LIÊN ĐỘI TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN.


CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH DÀNH CHO KHỐI 6 NĂM HỌC 2013-2014
Phần I

NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

1. Khái niệm:
- Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Nổi bật là ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội.
1. CỜ ĐỘI
- Nền đỏ. 

- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài.
- Ở giữa có hình huy hiệu Đội.
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ.
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy định trên. Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà chỉ gọi là cờ Đội. Các liên đội có cờ truyền thống của mình phải may đúng quy định của Điều lệ Đội và có thể ghi tên liên đội ở trong cờ, dưới huy hiệu Măng non và có tua vàng ở ba cạnh.

2. HUY HIỆU ĐỘI 


Huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hình tròn; ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng. Ở dưới có băng chữ: "Sẵn sàng".

3. KHĂN QUÀNG

Khăn quàng bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, có đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.

- Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu :

· Đường cao: 0,25 m

· Cạnh đáy: 1,00 m

- Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu:

· Đường cao: 0,30 m

· Cạnh đáy: 1,20 m

Đội viên quàng khăn đỏ khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

4. ĐỘI CA 

Bài hát: “Cùng nhau ta đi lên” 

Nhạc và lời: Phong Nhã

5. KHẨU HIỆU ĐỘI

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại”:  Sẵn sàng!
6. CẤP HIỆU CHỈ HUY ĐỘI 

Cấp hiệu chỉ huy Đội hình chữ nhật đứng, khổ 5cm x 6cm, hai góc ở dưới tròn, nền màu trắng, ở trong có sao đỏ và vạch đỏ. Mỗi sao đỏ có đường kính 0,8cm, mỗi vạch đỏ có kích thước 0,5cmx4cm.

Phân biệt các cấp Chỉ huy Đội bằng số lượng sao và vạch được qui định như sau:

- Liên đội trưởng : Hai sao ba vạch

- Liên đội phó : Một sao ba vạch

- Ủy viên Ban Chỉ huy (BCH) liên đội : Ba vạch

- Chi đội trưởng : Hai sao hai vạch

- Chi đội phó : Một sao hai vạch

- Ủy viên Ban Chỉ huy chi đội : Hai vạch

- Phân đội trưởng : Hai sao một vạch

- Phân đội phó : : Một sao một vạch

7. CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

Chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên của từng hạng được cấp cho đội viên sau khi kiểm tra và đạt tiểu chuẩn theo quy định trong Chương trình rèn luyện đội viên.

8. ĐỒNG PHỤC CỦA ĐỘI VIÊN

- Đồng phục đội viên:

+ Áo sơ mi màu trắng.

+ Quần âu hoặc váy (đối với đội viên nữ) màu sẫm.

+ Đi giày hoặc dép có quai hậu.

- Đồng phục nghi lễ của Đội (Đội cờ, kèn, trống): 

+ Áo màu trắng, viền đỏ. 

+ Quần âu (hoặc váy) màu trắng, viền đỏ 

+ Mũ ca lô màu trắng, viền đỏ. 

+ Giày ba-ta màu trắng. 
+ Băng danh dự dành cho hộ cờ (đeo vắt qua vai phải)
9. TRỐNG, KÈN
Mỗi liên đội có ít nhất một bộ trống (gồm một trống cái và ít nhất 2 trống con), một kèn (nếu có điều kiện).
- Các bài trống: Chào cờ, hành tiến và chào mừng
- Các bài kèn: Kèn hiệu, chào mừng và tập hợp.
10. SỔ SÁCH CỦA ĐỘI GỒM
10.1- Sổ:
- Sổ Nhi đồng.
- Sổ Chi đội.
- Sổ Liên đội.
- Sổ Truyền thống.
- Sổ Tổng phụ trách Đội.
10.2- Sách:
- Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Cẩm nang thực hiện Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội.
- Hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên.
- Búp măng xinh.
- Các loại báo, tạp chí của Đoàn, Đội.
11. PHÒNG TRUYỀN THỐNG, PHÒNG ĐỘI 
Mỗi liên đội có phòng truyền thống, phòng Đội là nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội.
12. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN 
- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội.
- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.
- Chào kiểu đội viên.
- Thực hiện các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ.
- Hô, đáp khẩu hiệu Đội.
- Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động, các động tác trong đội hình, đội ngũ và nghi lễ của Đội.
- Biết 3 bài trống của Đội.
13. ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ CỦA ĐỘI 
Đội hình hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.
14. NGHI LỄ CỦA ĐỘI 
Bao gồm Lễ Chào cờ, Diễu hành, Duyệt Đội, Kết nạp đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành đội viên, Thành lập Liên đội tạm thời và Đại hội Đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.
15. NGHI THỨC DÀNH CHO PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách quàng khăn đỏ khi tổ chức sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
- Đồng phục: 
+ Áo màu xanh hòa bình, theo mẫu thống nhất của Hội đồng Đội Trung ương. 
+ Quần màu sẫm. 
+ Giày hoặc dép có quai hậu.

Phần II

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHI THỨC 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Với những quy định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, thủ tục, nghi lễ và đội ngũ, Nghi thức Đội góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của Đội. Trong đó, nổi bật là giáo dục ý thức kỷ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên; tạo ra vẻ đẹp, tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội. Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong mọi hoạt động rèn luyện của Đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt cho đội viên trong tổ chức Đội.

Việc tiến hành giáo dục bằng Nghi thức Đội đòi hỏi phải có tính thuyết phục cao, tính nghiêm túc, chính xác và thống nhất. Như vậy, Nghi thức Đội mới trở thành nhu cầu thực sự của mỗi đội viên và tập thể Đội.

1. CỜ ĐỘI 

Cờ Đội tượng trưng cho truyền thống cách mạng, truyền thống Đội, tượng trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự và tự hào của Đội. Dưới cờ Đội hàng ngũ sẽ chỉnh tề hơn, thúc giục đội viên tiến lên. Mỗi chi đội và liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đều có cờ Đội. Chiều rộng cờ bằng hai phần năm chiều dài cán cờ.

2. HUY HIỆU ĐỘI 

Nền đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc, Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc Việt Nam anh hùng. Băng chữ "Sẵn sàng" là khẩu hiệu hành động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc…

Đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đeo huy hiệu Đội ở ngực áo bên trái.

3. KHĂN QUÀNG ĐỎ 

Khăn quàng đỏ là một phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng. Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện phấn đấu để trở thành đoàn viên Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Đội viên đeo khăn quàng đỏ khi đến trường, trong mọi sinh hoạt và hoạt động của Đội.

Đội viên lớn (14 - 15 tuổi) đeo khăn quàng đỏ hoặc huy hiệu Đội khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

4. ĐỘI CA 

Đội ca chỉ hát trong buổi lễ chào cờ đầu tuần của Liên đội hoặc các nghi lễ theo Nghi thức Đội, do toàn thể đội viên hát, có thể đệm nhạc theo (không dùng băng nhạc, đĩa hát thay).

5. KHẨU HIỆU ĐỘI

Sau khi chào cờ, hát xong Quốc ca, Đội ca, người điều hành nghi lễ chào cờ hô khẩu hiệu Đội: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!

6. CẤP HIỆU CHỈ HUY ĐỘI 

Cấp hiệu chỉ huy Đội biểu hiện trách nhiệm và vinh dự của người chỉ huy được tập thể tín nhiệm giao phó.

- Trao cấp hiệu Chỉ huy Đội trong đại hội: Sau khi bầu và phân công Ban Chỉ huy, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội hoặc Tổng phụ trách đọc quyết định công nhận Ban Chỉ huy mới, gắn cấp hiệu cho Ban Chỉ huy. Đeo cấp hiệu ở tay áo trái, dưới cầu vai 5cm.

7. CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

- Chứng nhận hoàn thành Ch​ương trình rèn luyện đội viên của từng hạng được cấp cho đội viên sau khi kiểm tra và đạt tiêu chuẩn theo quy định trong Ch​ương trình rèn luyện đội viên.

- Chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên do Hội đồng Đội hoặc Đoàn Thanh niên cấp xã ký và cấp.

- Việc thực hiện, kiểm tra, công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên theo sách hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên của Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

8. ĐỒNG PHỤC ĐỘI VIÊN 

Đồng phục của đội viên là thể hiện tính thống nhất và là đặc trưng của tổ chức Đội. Khi mặc đồng phục, đội viên sẽ thấy tự hào và trách nhiệm của mình với tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Đội viên mặc đồng phục trong sinh hoạt và hoạt động tập thể của Đội.

- Đội Nghi lễ mặc đồng phục khi tiến hành các Nghi lễ, chỉ đội mũ ca-lô theo Nghi thức Đội, không đội các loại mũ khác.

9. TRỐNG, KÈN

* Trống Chào cờ;
* Trống Chào mừng;
* Trống Hành tiến;
* Kèn hiệu;
* Kèn Chào mừng;
* Kèn Tập hợp.

9.1- Trống: Bộ trống của thiếu nhi Việt Nam có tối thiểu 3 trống (trong đó có 1 trống cái).

- Trống Chào cờ: Thực hiện 3 hồi trong Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.

- Trống Chào mừng: Thực hiện trong Lễ đón đại biểu, Lễ Chào mừng.
- Trống hành tiến: Thực hiện khi đội ngũ hành tiến. 

Cách đánh 3 bài trống quy định Trước hết, cần hiểu rõ cách đánh nốt tô điểm mà trong danh từ âm nhạc viết cho trống người ta thường gọi là: Ra

Cụ thể như sau:

* Ghi:

* Thực đánh...nghĩa là 2 nốt chính và phụ đều rơi vào đầu phách chứ không phải nốt phụ ở cuối phách trước.

Cách đánh như sau:

* Tay phải (tay úp)

- Ký hiệu bằng chữ: P.

Ký hiệu số: 1, 3, 5, 7, 9 (nốt chính) - cầm dùi để gần sát mặt trống.

* Tay trái (tay ngửa)

- Ký hiệu bằng chữ: T.

Ký hiệu số: 2, 4, 6, 8 (nốt phụ) - cầm dùi cách mặt trống từ 10 - 15cm.

Khi đánh, tay phải (nốt chính) và tay trái (nốt phụ) rơi cùng một lúc xuống mặt trống đồng thời đảo tay. Chú ý nhấn mạnh vào nốt chính.

Cách đánh cụ thể từng bài: 

1. Trống Chào cờ: Thực hiện 3 hồi trong lễ chào cờ theo Nghi thức Đội. Mỗi lần cách nhau một phách nghỉ. (Vào nhịp vừa phải theo hành khúc).

* Nốt nhạc ghi.

* Cách đếm trống con ghi bằng số:

* Cách đếm trống cái ghi bằng số: 

2. Trống Chào mừng: Thực hiện trong lễ đón đại biểu, lễ chào mừng.

* Nốt nhạc ghi:

* Cách đếm trống con ghi bằng số:

* Cách đếm trống cái ghi bằng số:

3. Trống Hành tiến: Thực hiện khi đội ngũ hành tiến.

* Nốt nhạc ghi:

* Cách đếm trống con bằng số:

* Cách đếm trống cái ghi bằng số:

Chú ý:
* Bài trống chào mừng thực hiện 3 lần khi sử dụng riêng, thực hiện 4 lầnkhi phối hợp với kèn.

* Bài trống chào cờ thực hiện 3 lần, cuối mỗi lần ở chỗ dồn từ 1 đến 9, chỉ huy giữ nguyên cờ, sau đó đánh tiếp từ phách ngược (1 2 3 4).

* Cách đeo trống: dây trống vắt qua vai trái, mặt trống cái để chếch với mặt đất 1 góc 75 – 85 độ, mặt trống con để chếch với mặt đất 1 góc 15 – 30 độ.

9.2- Kèn: Những đơn vị có kèn thì sử dụng ba bài sau:

- Kèn hiệu Chào cờ: Thực hiện sau khi chỉ huy hô "Nghiêm" trong lễ chào cờ.

- Kèn Chào mừng: Thực hiện trong lễ đón đại biểu, lễ chào mừng.
- Kèn Tập hợp: Thực hiện 3 lần để báo hiệu tập hợp.

Trong các hoạt động và nghi lễ của Đội, đội trống, kèn phối hợp sử dụng các bản nhạc để đệm cho các tập thể Đội hát, (các bản nhạc quy định trong giáo trình dạy trống, kèn do Hội đồng Đội Trung ương phát hành).

10. SỔ, SÁCH CỦA ĐỘI GỒM

10.1- Sổ Nhi đồng:

Mẫu: Theo “Sổ Nhi đồng” do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

10.2- Sổ Chi đội: 

Mẫu: Theo “Sổ Chi đội” do Hội đồng Đội Trung ương ban hành 

10.3- Sổ Liên đội: 

Mẫu: Theo “Sổ Liên đội” do Hội đồng Đội Trung ương ban hành 

10.4- Sổ Truyền thống: 

- Ghi những thành tích lớn của liên đội, các điển hình xuất sắc, các sự kiện quan trọng, các hình thức đã được khen thưởng... 

10.5- Sổ Tổng phụ trách Đội: 

Mẫu: Theo “Sổ Tổng phụ trách Đội” do Hội đồng Đội Trung ương ban hành. 
Hội đồng Đội Trung ương Khóa VI ban hành bộ sổ tay thống nhất cả nước gồm : Sổ tay Phụ trách Đội, Sổ tay Đội viên, Sổ tay Nhi đồng, Sổ tay Phụ trách Sao... 
Ngoài ra, theo nhu cầu hoạt động các chi đội, liên đội có thể thêm các loại sổ của đơn vị mình.

11. PHÒNG TRUYỀN THỐNG, PHÒNG ĐỘI 

Phòng truyền thống, phòng Đội là nơi tổ chức Lễ kết nạp đội viên mới, sinh hoạt truyền thống, họp Ban Chỉ huy liên đội hoặc các hoạt động của liên đội với quy mô nhỏ...

Phòng truyền thống, phòng Đội gồm: phần trưng bày các hình ảnh hoạt động và thành tích của đơn vị, bảo quản các dụng cụ hoạt động Đội như: cờ, kèn, trống..., 

Tủ sách Nghiệp vụ công tác Đội” có: sách nghiệp vụ, sách kỹ năng, sách giáo dục về truyền thống, về Bác Hồ, truyền thống của Đảng, Đoàn, Đội, lịch sử địa phương, đơn vị và các loại sổ của Đội ...

12. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN

12.1- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống, sinh hoạt tập thể của Đội.

12.2- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.

* Thắt khăn quàng đỏ:

- Dựng cổ áo lên, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để phần chiều cao khăn còn khoảng 15cm, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải.

- Vòng đuôi khăn bên trái vào trong, đưa lên trên và kéo ra phía ngoài.

- Lấy đuôi khăn bên trái vòng từ trái sang phải và buộc tiếp thành nút (từ phải sang trái) với dải khăn bên phải.

- Thắt nút khăn, chỉnh cho hai dải trên và dưới nút khăn xòe ra, sửa nút khăn vuông vắn, bẻ cổ áo xuống.

* Tháo khăn quàng đỏ: Tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn phải phía trên nút, rút khăn ra.

12.3- Chào kiểu đội viên:

Đội viên đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thùy trán bên phải khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ.

- Tay giơ lên đầu biểu hiện đội viên luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và của tập thể Đội lên trên, năm ngón tay khép kín tượng trưng cho ý thức đoàn kết của đội viên để xây dựng Đội vững mạnh. - Giơ tay chào và bỏ xuống theo đường ngắn nhất, không gây tiếng động.

- Đội viên chào khi dự lễ chào cờ, đón đại biểu, báo cáo cấp trên, làm lễ tưởng niệm… chỉ chào khi đeo khăn quàng đỏ hoặc đeo huy hiệu Đội.

12.4- Cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ:

* Cầm cờ: Bàn tay phải nắm cán cờ cao ngang thắt lưng, đốc cán cờ đặt trên mặt đất, sát ngón út bàn chân phải.

- Cầm cờ ở tư thế nghiêm: Khi có khẩu lệnh “nghiêm!”, kéo cán cờ áp sát vào thân mình, người ở tư thế nghiêm.

Cầm cờ ở tư thế nghiêm

- Cầm cờ nghỉ: Khi nghe khẩu lệnh "nghỉ", chân trái chùng và ngả cờ ra phía trước.

* Giương cờ: Được thực hiện khi chào cờ, lễ duyệt Đội, diễu hành và đón đại biểu.

Tư thế giương cờ 

+ Từ tư thế cầm cờ nghiêm chuyển sang giương cờ: tay phải cầm cờ giương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 20cm - 30cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, kéo sát vào ngang thắt lưng đưa về tư thế giương cờ. Cán cờ nghiêng với mặt đất một góc khoảng 45 độ.

+ Từ tư thế vác cờ chuyển sang giương cờ: Tay phải kéo đốc cán cờ về sát thân người, tay trái đẩy cán cờ ra phía trước về tư thế giương cờ.

* Vác cờ: Được sử dụng khi diễu hành, khi đưa cờ vào làm lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ đón đại biểu...

Động tác, tư thế vác cờ: Từ tư thế cầm cờ nghiêm, tay phải cầm cờ giương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 20cm - 30cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, đưa thẳng ra phía trước nghiêng với mặt đất một góc khoảng 45 độ, tay trái kéo cán cờ đặt lên vai phải đưa về tư thế vác cờ.

Tư thế vác cờ

* Kéo cờ: Động tác kéo cờ được sử dụng trong lễ chào cờ.

- Kéo cờ trong các buổi lễ: Cờ được buộc sẵn vào dây. Đội cờ có 2 em, 1 em kéo cờ, 1 em nâng cờ quay về phía cột cờ.

- Động tác kéo cờ: Phải cầm tách dây, không cho cờ bị rối xoắn vào dây, ròng rọc phải trơn, khi ngoắc cờ vào dây phải nhanh (có khuyết móc sẵn).

* Khẩu lệnh khi thực hiện các động tác sử dụng cờ:

- Nghiêm!

- Nghỉ!

- Chào cờ - chào! (cờ giương hoặc cờ kéo).

- Giương cờ!

- Vác cờ!

12.5- Hô, đáp khẩu hiệu Đội: 

Trong Lễ chào cờ, sau khi nghe người điều hành hô khẩu hiệu Đội, toàn đơn vị hô đáp lại: “Sẵn sàng”, một lần, không giơ tay.

12.6- Các động tác cá nhân tại chỗ và di động:

- Đứng nghỉ: Người ở tư thế đứng, khi có khẩu lệnh "nghỉ!", hai tay để thẳng thoải mái, chân trái hơi chùng xuống, trọng tâm dồn vào chân phải, khi mỏi có thể đổi chân.

- Đứng nghiêm: Người ở tư thế đứng, khi có khẩu lệnh "nghiêm!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, hai tay thẳng khép sát thân người, bàn tay nắm tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, hai chân thẳng, khép sát, hai bàn chân tạo thành hình chữ V (góc khoảng 600).

- Quay bên trái: Khi có khẩu lệnh "Bên trái - quay!", sau động lệnh "quay!" người đứng nghiêm, lấy gót chân trái làm trụ, mũi chân phải làm điểm đỡ, quay người sang phía trái một góc 90 độ, sau đó rút chân phải lên, trở về tư thế đứng nghiêm.

- Quay bên phải: Khi có khẩu lệnh "Bên phải - quay!", sau động lệnh "quay!" người đứng nghiêm, lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía phải một góc 90 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm.

- Quay đằng sau: Khi có khẩu lệnh "Đằng sau - quay!", sau động lệnh "quay!" lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải một góc 180 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm.

- Dậm chân tại chỗ: Khi có khẩu lệnh "Dậm chân - dậm!", sau động lệnh "dậm!", bắt đầu bằng chân trái, dậm theo nhịp hô hoặc còi, trống, nhưng không chuyển vị trí. Khi đặt chân xuống đất, mũi chân đặt trước rồi đến gót chân. Tay phải vung về phía trước, bàn tay cao ngang thắt lưng, tay trái vung thẳng về phía sau.

Khi có khẩu lệnh "Đứng lại - đứng!" (động lệnh "đứng!" rơi vào chân phải), đội viên dậm chân thêm một nhịp, kéo chân phải về tư thế nghiêm.

- Chạy tại chỗ: Khi có khẩu lệnh: "Chạy tại chỗ - chạy!", sau động lệnh "chạy!", bắt đầu bằng chân trái, chạy đều theo nhịp còi hoặc lời hô, nhưng không chuyển vị trí. Hai cánh tay co tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở tư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy.

Khi có khẩu lệnh "Đứng lại - đứng!" (động lệnh “đứng!” rơi vào chân phải), đội viên chạy thêm 3 nhịp nữa. Dậm chân phải, về tư thế nghiêm.

- Tiến: Khi có khẩu lệnh "Tiến... bước - bước!", sau động lệnh "bước!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, bắt đầu bằng chân trái bước lên trước liên tục theo số bước người chỉ huy hô, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân, bước xong trở về tư thế nghiêm.

- Lùi: Khi có khẩu lệnh "Lùi… bước - bước!", sau động lệnh "bước!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, bắt đầu bằng chân trái bước liên tục về phía sau theo số bước người chỉ huy hô, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân, bước xong, trở về tư thế nghiêm.

- Bước sang trái: Khi có khẩu lệnh "Sang trái... bước - bước!", sau động lệnh "bước!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân trái bước sang trái, chân phải bước theo (kiểu sâu đo), cứ như vậy đến hết số bước người chỉ huy hô. Mỗi bước rộng khoảng bằng vai, bước xong, trở về tư thế nghiêm.

- Bước sang phải: Khi có khẩu lệnh "Sang phải... bước - bước!", sau động lệnh "bước!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân phải bước sang phải, chân trái bước theo (kiểu sâu đo), cứ như vậy đến hết số bước người chỉ huy hô. Mỗi bước rộng khoảng bằng vai, bước xong, trở về tư thế nghiêm.

- Đi đều: Khi có khẩu lệnh: "Đi đều - bước!", sau động lệnh "bước!", bắt đầu bước bằng chân trái theo nhịp còi, trống hoặc lời hô. Tay phải đánh ra trước thắt lưng, tay trái vung thẳng ra sau đưa dọc theo người, bàn tay nắm tự nhiên, bước đều đặn, người thẳng, mắt nhìn thẳng.

Khi có khẩu lệnh "Đứng lại - đứng!", động lệnh "đứng!" rơi vào chân phải, chân trái bước thêm một bước, rồi đưa chân phải lên, trở về tư thế đứng nghiêm.
Đi đều khác dậm chân tại chỗ cơ bản ở bước chân di chuyển, đầu gối không nhấc cao, bước đi bình thường, gót chân xuống trước, mũi xuống sau, không đá hất chân về phía trước hoặc giật ra phía sau.

- Chạy đều: Khi có khẩu lệnh "Chạy đều - chạy!", sau động lệnh "chạy!", bắt đầu chạy bằng chân trái theo nhịp còi hoặc lời hô, đầu gối không nhấc cao, không đá chân, hai cánh tay co tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở tư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy, người hơi đổ về trước.
Khi có khẩu lệnh "Đứng lại - đứng!", động lệnh "đứng!" rơi vào chân phải, đội viên chạy thêm 3 bước nữa rồi kéo chân phải về tư thế nghiêm.

12.7- Đánh trống:

Mỗi đội viên phải biết 3 bài trống quy định.

13. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ HUY ĐỘI 

13.1 - Trang phục:

- Mặc đồng phục đội viên.

- Đeo cấp hiệu chỉ huy Đội.

13.2- Tư thế:

Nhanh nhẹn, nghiêm túc, chuẩn xác, dứt khoát.

13.3- Khẩu lệnh:

Khi hô phải rõ dự lệnh và động lệnh, hô to, rõ để cả đơn vị đều nghe thấy. Chỉ huy phải kiểm tra hiệu quả của khẩu lệnh. Khi đội viên chưa thực hiện xong, chưa chuyển sang khẩu lệnh khác.

13.4- Động tác, tư thế chỉ huy khi tập hợp:

* Chọn địa hình: Cần chọn vị trí rộng để tập hợp đội hình và phù hợp với những hoạt động đã dự định, tránh nơi có vật trở ngại hoặc lầy lội.

* Xác định phương hướng: Cần chú ý những yếu tố sau: tránh nắng chiếu vào mặt, tránh hướng gió, tránh ô nhiễm của môi trường, tránh hướng có nhiều hoạt động ồn ào.

* Vị trí và tư thế khi tập hợp: Khi tập hợp, chỉ huy đứng ở điểm chuẩn, tư thế nghiêm để các đơn vị lấy làm chuẩn, không xê dịch vị trí, quay qua, quay lại...

* Động tác chỉ định đội hình: Chỉ huy dùng tay trái chỉ định đội hình tập hợp.

- Hàng dọc: Tay trái giơ thẳng lên cao, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay hướng về phía thân người.

- Hàng ngang: Tay trái giơ sang ngang tạo với thân người một góc 90độ, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống.

- Chữ U: Tay trái đưa ngang, cánh tay trên vuông góc với cánh tay dưới, bàn tay nắm kín, lòng bàn tay hướng về phía thân người.

- Vòng tròn: Hai tay vòng lên đầu, bàn tay mở, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống, ngón giữa hai bàn tay chạm nhau.

Chú ý: Khi giơ tay chỉ định đội hình tập hợp, hướng mặt của chỉ huy luôn cùng hướng với đội hình.

- Khi đội viên đầu tiên vào vị trí chuẩn của đội hình, chạm tay trái vào vai trái của chỉ huy, chỉ huy chuyển từ vị trí tập hợp sang vị trí điều khiển đơn vị.

* Lệnh tập hợp: Phát lệnh tập hợp bằng còi, hoặc khẩu lệnh.

- Lệnh bằng còi: Được cấu tạo bằng độ dài của tiếng còi ghi theo ký hiệu moóc-xơ. 

+ Ký hiệu:

Dấu (.) (tích) là tiếng còi ngắn.

Dấu (-) (tè) là tiếng còi dài. 

+ Các ký hiệu moóc-xơ dùng khi tập hợp:

(-) một hồi dài (chữ T): Chuẩn bị chú ý.

(.-) (chữ A) 4 lần: Tập hợp toàn đơn vị.

(..) (chữ I): nhiều lần: giục nhanh lên.

(--.) (chữ G): Dừng lại.

(.--.) (chữ P): Gọi phân đội trưởng.

(-.-.) (Chữ C): Gọi chi đội trưởng.

(.-.-): Khi đi, khi chạy, tiếng ngắn rơi vào chân trái, tiếng dài rơi vào chân phải.

* Các khẩu lệnh:

- Chi đội (phân đội, liên đội) tập hợp!

- Chi đội (phân đội, liên đội) giải tán!

- Chi đội giải tán, các phân đội tập hợp!

- Nghiêm! Nhìn trước - thẳng! Thôi!

- Đội Nghi lễ vào (về) vị trí!

- Nghiêm! Chào cờ - chào!

- Nghiêm!

- Nghỉ!

- Khẩu lệnh điểm số:
+ Phân đội điểm số!
+ Chi đội điểm số!
+ Các phân đội (chi đội) điểm số - báo cáo!
- Bên trái (phải, đằng sau) - quay!
- Tiến (lùi, sang phải, sang trái) ...n... bước - bước!
- Dậm chân - dậm!
- Đi đều - bước!
- Chạy tại chỗ - chạy!
- Chạy đều - chạy!
- Đứng lại - đứng!
- Vòng bên trái (bên phải) - bước!
- Vòng bên trái (bên phải) - chạy!
- Bên trái (bên phải) vòng đằng sau – bước! (chạy!).
- Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn thẳng! (đối với đội hình hàng dọc, ngang và chữ U).
- Cự ly rộng (hẹp), chỉnh đốn đội ngũ! (đối với đội hình vòng tròn). 

* Vị trí của người chỉ huy trong đội hình, đội ngũ:

- Vị trí chỉ huy khi tập hợp: Khi tập hợp, chỉ huy là chuẩn của đơn vị. Ở đội hình hàng dọc và chữ U, đội viên đứng sau chỉ huy có khoảng cách bằng một cánh tay (cánh tay trái đưa lên, bàn tay trái chạm vai trái chỉ huy) cùng hướng với chỉ huy. Ở đội hình hàng ngang, đội viên đứng tiếp bên trái chỉ huy có khoảng cách bằng một cánh tay (vai phải chạm bàn tay trái của chỉ huy) và cùng hướng với chỉ huy. ở đội hình vòng tròn: Chỉ huy làm tâm.

- Vị trí chỉ huy khi điều khiển đơn vị: Sau khi đội viên đầu tiên vào vị trí chuẩn của đội hình tập hợp, chỉ huy chuyển sang vị trí trung tâm để điều khiển và bao quát đơn vị, để các đội viên đều nghe thấy khẩu lệnh chỉ huy. Khoảng cách giữa chỉ huy đến đơn vị tuỳ thuộc đội hình đơn vị lớn hay nhỏ.

- Vị trí chỉ huy đơn vị tĩnh tại: (Liên đội hàng ngang, chi đội hàng dọc).
Phân đội trưởng đứng đầu, phân đội phó đứng cuối phân đội; chi đội trưởng đứng bên phải phân đội trưởng phân đội 1 (các ủy viên Ban Chỉ huy đứng sau chi đội trưởng); đội viên cầm cờ đứng bên phải chi đội trưởng; phụ trách chi đội đứng bên phải cờ. Ban chỉ huy liên đội đứng bên phải phụ trách của chi đội đứng đầu; đội cờ liên đội đứng hàng ngang bên phải Ban Chỉ huy liên đội (nếu đội cờ có 3 đội viên thì 1 đội viên cầm cờ đứng giữa, 2 đội viên hộ cờ đứng hai bên. Nếu đội cờ có 5 đội viên thì đứng giữa là cờ Tổ quốc, bên phải cờ Tổ quốc là cờ Đoàn, bên trái là cờ Đội, 2 hộ cờ đứng hai bên); Đội trống, kèn đứng sau đội cờ.
Đội hình của các chi đội khác đứng lần lượt bên trái chi đội 1, khoảng cách bằng 1 cự ly rộng.

- Vị trí chỉ huy khi hành tiến của liên đội:

Đi đầu là đội cờ của liên đội, sau đội cờ khoảng 3 mét là Ban Chỉ huy liên đội (Liên đội trưởng đi giữa, liên đội phó hoặc hai ủy viên đi hai bên), sau Ban Chỉ huy khoảng 3m là đội trống, sau khoảng 5m là người cầm cờ của chi đội, sau cờ khoảng 1m là chi đội trưởng, sau chi đội trưởng khoảng 1m là đội hình chi đội, chi đội nọ cách chi đội kia khoảng 5m.

14. ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ 

14.1- Các loại đội hình:

14.1.1- Đội hình hàng dọc: Đội hình hàng dọc để tập hợp điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động.

- Phân đội hàng dọc: Phân đội trưởng đứng đầu, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàng.

- Chi đội hàng dọc: Các phân đội xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội khác (theo thứ tự) đứng bên trái phân đội 1 (Chi đội là đơn vị cơ sở, không nên coi đây là đội hình phân đội hàng dọc chi đội hàng ngang).

- Liên đội hàng dọc: Các chi đội xếp hàng dọc theo thứ tự trước sau do liên đội quy định, cách nhau khoảng 5m. (sắp xếp khi diễu hành). 

14.1.2- Đội hình hàng ngang: Đội hình hàng ngang được dùng khi tổ chức nghe nói chuyện, lễ duyệt Đội, lễ chào cờ, tập hợp báo cáo toàn liên đội,v.v...

- Phân đội hàng ngang: Phân đội trưởng đứng đầu, đội viên lần lượt đứng về phía trái phân đội trưởng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàng.

- Chi đội hàng ngang: Phân đội 1 xếp hàng ngang trên cùng là chuẩn, các phân đội xếp hàng ngang theo thứ tự đứng sau phân đội 1.

- Liên đội hàng ngang: Chi đội đứng đầu xếp hàng dọc làm chuẩn, các chi đội khác xếp hàng dọc lần lượt đứng về phía trái chi đội đứng đầu.

14.1.3- Đội hình chữ U: Đội hình chữ U được dùng khi tổ chức lễ chào cờ, lễ kết nạp đội viên và một số hoạt động ngoài trời.

- Chi đội tập hợp chữ U: Phân đội 1 là một cạnh của chữ U, các phân đội giữa làm đáy (có thể một hàng ngang hoặc 2, 3... hàng ngang), phân đội cuối làm cạnh còn lại của chữ U. Khi nghe lệnh tập hợp, các đội viên chạy tại chỗ, sau đó lần lượt chạy về vị trí theo điểm rót của phân đội, đến nơi thì đứng lại, (phân đội trưởng phân đội 1 chạm tay trái vào vai trái chi đội trưởng), quay trái vào trong chữ U, về tư thế nghiêm.

14.1.4- Đội hình vòng tròn: Được sử dụng khi tổ chức các hoạt động tập thể như: Múa, hát, tổ chức trò chơi, lửa trại, sinh hoạt nội bộ ngoài trời. Khi có lệnh tập hợp, các đội viên chạy đều tại chỗ, sau đó lần lượt chạy về vị trí tập hợp, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, vừa chạy vừa điều chỉnh, khi chỉ huy bỏ tay xuống thì dừng lại và quay vào trong vòng tròn, về tư thế nghiêm.

* Chú ý:
- Khi muốn chuyển từ đội hình này sang đội hình khác, chỉ huy phải cho giải tán đơn vị.

- Tập hợp nhanh: Chỉ dùng cho đội hình hàng dọc và hàng ngang, không cần phải tập hợp phân đội trước khi tập hợp đơn vị. 

- Tập hợp chậm: Các phân đội phải tập hợp, chỉnh đốn đội ngũ trước khi tập hợp đơn vị.

14.2 - Đội ngũ:

14.2.1- Đội ngũ tĩnh tại:

* Chỉnh đốn đội ngũ: Sau khi tập hợp, cần phải chỉnh đốn đội ngũ để có một đơn vị sắp xếp ngay ngắn, nghiêm chỉnh, có cự ly thích hợp để bắt đầu hoạt động. Cự ly hẹp bằng một khuỷu tay trái (bàn tay trái chống ngang thắt lưng, 4 ngón đặt phía trước), cự ly rộng bằng một cánh tay trái (nếu đưa sang ngang, lòng bàn tay úp; nếu đưa lên phía trước, lòng bàn tay vuông góc với mặt đất).

* Chỉnh đốn hàng dọc:

- Phân đội: Khẩu lệnh "Nhìn trước - thẳng!". Nghe động lệnh "thẳng!", đội viên nhìn gáy người trước, tay trái giơ thẳng, lòng bàn tay vuông góc với mặt đất, các ngón tay khép kín và chạm vào vai trái người đứng trước. (không đặt cả bàn tay, không kiễng chân). Khi nghe lệnh khẩu "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.

- Chi đội: Khẩu lệnh "Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!" . Sau động lệnh "thẳng!", các phân đội trưởng (trừ phân đội cuối) dùng tay trái để xác định cự ly giữa các phân đội (chỉnh đốn hàng ngang). Đội viên phân đội 1 dùng tay trái xác định cự ly giữa các đội viên (chỉnh đốn hàng dọc). Các đội viên phân đội khác nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng dọc, nhìn đội viên phân đội 1 cùng hàng ngang để chỉnh đốn hàng ngang. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm. Chỉnh đốn hàng dọc (Cự ly hẹp) Chỉnh đốn hàng dọc (Cự ly rộng) 

* Chỉnh đốn hàng ngang:

- Phân đội: Khẩu lệnh "Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!". Sau động lệnh "thẳng!", đội viên nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng ngang, dùng tay trái để xác định cự ly giữa các đội viên. Khi nghe khẩu lệnh: "Thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.

- Chi đội hàng ngang: Khẩu lệnh "Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!". Sau động lệnh "thẳng!", các phân đội trưởng dùng tay trái xác định cự ly hàng dọc, đội viên phân đội 1 dùng tay trái xác định cự ly hàng ngang. Các đội viên phân đội khác nhìn phân đội trưởng của mình để chỉnh đốn hàng ngang, nhìn đội viên phân đội 1 để chỉnh đốn hàng dọc. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.

- Chi đội hình chữ U: Khẩu lệnh "Cự ly rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!". Sau động lệnh "thẳng!", các đội viên nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng ngang và dùng tay trái xác định cự ly. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm. Riêng ở góc chữ U luôn luôn có khoảng cách là một cự ly rộng được xác định bởi tay trái phân đội phó phân đội 1 đưa ngang, (lòng bàn tay úp song song với mặt đất), chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 2 và tay trái phân đội phó phân đội 2 (hoặc 3, 4, 5... - nếu các phân đội đáy là một hàng) đưa ra phía trước (bàn tay nghiêng, vuông góc với mặt đất) chạm vai phải phân đội trưởng phân đội cuối. Nếu các phân đội giữa xếp thành nhiều hàng ngang thì các phân đội trưởng của phân đội 3, 4, 5... đứng sau phân đội trưởng phân đội 2.

* Đội hình vòng tròn: Khẩu lệnh "Cự ly rộng (hẹp), chỉnh đốn đội ngũ!".

- Cự ly hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người một góc khoảng 45 độ.

- Cự ly rộng được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau nắm tay nhau, dang thẳng cánh tay, vuông góc với thân người. Khi nghe khẩu lệnh “thôi!”, đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.

* Điểm số, báo cáo: Trước buổi sinh hoạt Đội, các đơn vị điểm số, báo cáo sĩ số.

- Điểm số:

+ Điểm số phân đội: Phân đội trưởng tiến 1 bước, quay đằng sau, hô: "Nghiêm! Phân đội điểm số!" và phân đội trưởng hô số "một", các đội viên đánh mặt sang trái hô số tiếp theo, lần lượt cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng điểm số xong hô: "hết!". 

+ Điểm số toàn chi đội: Sau khi nghe lệnh: "Nghiêm! Các chi đội điểm số, báo cáo! Nghỉ!", các chi đội trưởng đứng lên vị trí chỉ huy chi đội mình, hô: "Nghiêm! Chi đội điểm số!", phân đội trưởng phân đội 1 hô: "một", các đội viên phân đội 1 tiếp tục điểm số cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng điểm số xong hô: "hết!" Phân đội trưởng phân đội 2 hô số tiếp theo số của người cuối cùng phân đội 1, các đội viên phân đội 2 điểm số tiếp... Các phân đội còn lại lần lượt tiến hành như trên cho đến hết. Chi đội trưởng lấy số cuối của chi đội cộng với Ban chỉ huy (nếu đứng hàng riêng) và đội viên ở đội cờ, đội trống rồi báo cáo với liên đội.

- Báo cáo sĩ số: Điểm số xong các đơn vị lần lượt báo cáo chỉ huy: 

+ Ở chi đội: Phân đội 1 điểm số xong, phân đội trưởng cho phân đội đứng nghiêm, quay đằng sau, bước lên báo cáo chi đội trưởng. Khi phân đội trưởng phân đội 1 báo cáo, phân đội trưởng phân đội 2 bắt đầu cho phân đội mình điểm số và lần lượt như vậy đến phân đội cuối.

+ Ở liên đội: Các chi đội trưởng lần lượt từ chi đội 1 đến chi đội cuối báo cáo với chỉ huy liên đội.

+ Ở cuộc họp lớn, liên đội trưởng lên báo cáo tổng chỉ huy.

- Thủ tục báo cáo: Sau khi điểm số xong, các đơn vị trưởng lần lượt hô đơn vị mình đứng nghiêm, rồi (chạy hoặc đi tuỳ theo cự ly xa hoặc gần) đến trước chỉ huy, cách khoảng 3 bước nói to: "Báo cáo! (đơn vị trưởng giơ tay chào chỉ huy, chỉ huy chào đáp lại, 2 người cùng bỏ tay xuống) Báo cáo chi đội trưởng (Liên đội trưởng, Tổng phụ trách...) phân đội (chi đội, liên đội) có... đội viên, có mặt..., vắng mặt..., có lý do..., không có lý do... Báo cáo hết!" Chỉ huy đáp lại... Đơn vị trưởng hô: “Rõ”, sau đó chào chỉ huy, chỉ huy chào đáp lại và cùng bỏ tay xuống. Đơn vị trưởng quay về trước đơn vị hô: "Nghỉ!" và trở về vị trí.

14.2.2- Đội ngũ vận động:

* Đội ngũ đi đều: Toàn đơn vị phải bước cùng một nhịp, cùng đưa chân và cùng vung tay đều đặn. Hàng ngang, hàng dọc phải thẳng, đều.

* Đội ngũ chạy đều: Toàn đơn vị chạy đều và nhịp nhàng theo lệnh của chỉ huy.

* Đội ngũ chuyển hướng vòng:

- Vòng trái: Đơn vị đang đi đều (chạy đều), sau khẩu lệnh: "Vòng bên trái - bước!" hoặc "Vòng bên trái - chạy!", những đội viên hàng bên trái (ngoài cùng) bước đến điểm quay (được xác định bằng vị trí phân đội trưởng khi dứt động lệnh) thì bước (chạy) ngắn hơn, đồng thời quay sang trái. Những đội viên ở hàng bên phải khi đến điểm quay thì bước dài hơn, đồng thời quay bên trái. Sau đó đi (chạy) tiếp và giữ đúng cự ly.

- Vòng phải: Tiến hành ngược lại.

- Vòng đằng sau: Tiến hành như vòng trái (vòng phải) nhưng di chuyển đội hình quay ngược lại hướng đi ban đầu. Khẩu lệnh: Bên trái (bên phải) vòng đằng sau - bước! (chạy!).

15. NGHI LỄ CỦA ĐỘI 

16. NGHI THỨC DÀNH CHO PHỤ TRÁCH: 

Người phụ trách Đội nhất thiết phải thực hiện thành thạo Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để hướng dẫn cho đội viên.

17. VIỆC CHẤP HÀNH NGHI THỨC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH: 

Đội viên, chi đội, liên đội, phụ trách Đội và Hội đồng Đội các cấp có trách nhiệm thực hiện đúng Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Trong quá trình thực hiện, những quy định về Nghi thức Đội có điều gì chưa hợp lý, đội viên và các tập thể Đội báo cáo cho Hội đồng Đội cấp trên biết để nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi sau này.

Chỉ Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ sung, sửa đổi, ban hành Nghi thức của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ ý kiến chính đáng của đội viên, các tập thể Đội và Hội đồng Đội các cấp.
XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM TRONG TRƯỜNG HỌC

XÂY DỰNG ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON, CÂU LẠC BỘ PHÓNG VIÊN NHỎ

PHẦN I

XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM TRONG TRƯỜNG HỌC

1. Giải thích khái niệm:


- Câu lạc bộ: Tổ chức lập ra cho nhiều người tham gia trong những lĩnh vực nhất định.


- Đội, nhóm: Tập hợp gồm một số ít người hoặc sự vật được hình thành theo những nguyên tắc nhất định.



2. Vai trò của các câu lạc bộ, đội, nhóm trong trường học:
- Hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm được xem là hình thức phù hợp nhất để tạo sân chơi bổ ích cho học sinh bởi học sinh luôn có nhu cầu muốn được khẳng định, muốn được thể hiện, luôn mong muốn khám phá các năng lực của bản thân và muốn phát huy những năng lực đó. Các nhu cầu này được hình thành không chỉ trong các hoạt động chính khoá mà chủ yếu lại qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khoá. 

- Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm, học sinh được rèn luyện về kỹ năng sống.

- Các em được học cách làm việc nhóm, phát huy trí tuệ tập thể và kỹ năng trình bày trước đám đông.

3. Các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm trong trường học:

Câu lạc bộ bạn gái, câu lạc bộ tuổi vị thành niên, câu lạc bộ chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi, câu lạc bộ chữ thập đỏ, các câu lạc bộ theo môn học yêu thích (Toán học, Văn học, Ngoại ngữ, Âm nhạc…) .v.v.

4. Các bước thành lập câu lạc bộ, đội, nhóm:
a. Xin chủ trương của Ban Giám hiệu

b. Xây dựng kế hoạch hoạt động (tổng thể) của Câu lạc bộ:

- Mục đích, yêu cầu

- Nội dung hoạt động: Tên gọi, nội dung hoạt động

- Thời gian, địa điểm sinh hoạt

- Đối tượng, số lượng tham gia

- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

- Quy định chung: Đồng phục, biểu trưng, trách nhiệm và quyền lợi của thành viên, trách nhiệm và quyền hạn của Ban chủ nhiệm

- Kinh phí hoạt động

- Nội quy hoạt động

- Công tác tổ chức thực hiện

c. Xây dựng nội quy hoạt động

d. Thông báo, xét đơn xin tham gia câu lạc bộ, tuyển chọn thành viên

e. Ra quyết định thành lập câu lạc bộ

f. Ra mắt câu lạc bộ

PHẨN II: 

XÂY DỰNG ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON, 

CÂU LẠC BỘ PHÓNG VIÊN NHỎ


1. Xác định mục đích, yêu cầu của việc thành lập Đội Tuyên truyền măng non:


- Mục đích:


+ Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng của dân tộc


+ Nâng cao kiến thức, hiểu biết của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng về các lĩnh vực của xã hội


+ Rèn luyện kỹ năng truyền thông, kỹ năng làm việc nhóm


+ Phát huy tài năng của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng


+ Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, “học mà chơi, chơi mà học” cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng.


- Yêu cầu:


+ Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm của tháng, của năm học.

   + Hoạt động phải phù hợp với đặc điểm tâm lý của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, mang lại hiệu quả giáo dục, tránh hình thức.
             + Thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia và phụ huynh đồng thuận, hưởng ứng.
2. Xác định nội dung, cơ chế hoạt động.

3. Xác định đối tượng (thành viên) tham gia:

- Những em có khả năng nói trước công chúng, có kiến thức, hiểu biết về nhiều đề tài, lĩnh vực.

- Có một số năng khiếu nhất định: hát, múa, kể chuyện…

- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

- Thuộc nhiều Ch đội khác nhau. 

* CÁCH THỨC THÀNH LẬP:

- Xin chủ trương của BGH nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động (tổng thể) của Đội tuyên truyền măng non.

- Tuyển chọn thành viên

- Ra quyết định thành lập Đội tuyên truyền măng non.

- Ra mắt Đội tuyên truyền măng non.

- Tiến hành hoạt động.

 XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ PHÓNG VIÊN NHỎ

1. Công tác chuẩn bị tiến hành ra mắt Câu lạc bộ:
- Xác định loại hình Câu lạc bộ: Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ

- Báo cáo, đề đạt thống nhất chủ trương với cấp ủy, BGH nhà trường, Hội đồng Đội

- Lập kế hoạch chi tiết, từ đó xác định mục đích, yêu cầu cho đến nội dung, phương thức hoạt động, công tác vận động thu nạp hội viên, cơ sở vật chất, kinh phí, địa điểm…

2. Tổ chức bộ máy:
- Ban chủ nhiệm: điều hành toàn bộ công việc của Câu lạc bộ

+ Chủ nhiệm

+ Phó chủ nhiệm phụ trách nội dung

+ Phó chủ nhiệm phụ trách cõ sở vật chất, kinh phí

+ Các thành viên Câu lạc bộ: là những bạn đội viên, thiếu niên có năng khiếu về báo chí, thích tham gia hoạt động báo chí…

3. Cơ sở vật chất của Câu lạc bộ: 
+ Địa điểm để sinh hoạt

+ Cơ sở vật chất để phục vụ cho các nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ có thể thuê, mượn, tận dụng những điều kiện hiện có của Liên đội, mua sắm thêm hay huy động từ các thành viên Câu lạc bộ 

+ Kinh phí huy động từ nguồn khác nhau: Các thành viên Câu lạc bộ tự nguyện đóng góp, sự hỗ trợ của Ban giám hiệu nhà trường, các hoạt động gây quỹ của Câu lạc bộ (viết tin, bài cộng tác với báo chí…)


4. Phương pháp tiến hành một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ:

- Xác định nội dung và hình thức sinh hoạt.

- Thông báo cho các thành viên Câu lạc bộ 

- Lập kế hoạch cụ thể, phân công công việc

- Thông thường: trao đổi về cách viết báo, tham khảo các bài viết giữa các thành viên…

  HỘI ĐỒNG ĐỘI………………

       LIÊN ĐỘI……………..
                …………, ngày       tháng           năm        



   * 

              Số:       KH/LĐ






KẾ HOẠCH 

Thành lập Câu lạc bộ phóng viên nhỏ

trực thuộc Liên đội…………………..


Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay của Liên đội, Liên đội…………… xây dựng kế hoạch tổ chức thành lập Câu lạc bộ phóng viên nhỏ trực thuộc Liên đội…………………….. với những nội dung cụ thể như sau 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:


- Đẩy mạnh các hoạt động trryền thông, nâng cao kỹ năng viết, kỹ năng tư duy, phân tích và tổng hợp vấn đề cho các bạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng.


- Ngoài những thành viên chính thức của Câu lạc bộ, Câu lạc bộ thu hút sự tham gia sinh hoạt của đông đảo các bạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Những thành viên của Câu lạc bộ sẽ là những hạt nhân nòng cốt trong công tác truyền thông tại Liên đội.


- Hoạt động của Câu lạc bộ phải được duy trì thường xuyên, có hiệu quả thiết thực.


II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG :

1/ Tên gọi : Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ.
2/ Nội dung hoạt động :      


- Xây dựng chương trình Phát thanh măng non của Liên đội.


- Tập huấn các kỹ năng viết tin, bài, phương pháp truyền thông.


III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT :

1/ Thời gian : 

a) Sinh hoạt thường kỳ : Từ 15h00’ đến 17h ngày thứ 5 hàng tuần.

b) Xây dựng chương trình Phát thanh măng non: Phát vào………….
2/ Địa điểm :

a) Địa điểm sinh hoạt thường xuyên : …………………………………. 

b) Địa điểm thực hiện chương trình Phát thanh măng non: …………

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA :

1/ Đối tượng tham gia: 

Đội viên, thiếu niên thuộc Liên đội……………………...

2/ Số lượng : 

Dự kiến tổng số thành viên của Câu lạc bộ từ 15 - 20 bạn, trong đó :

- Chi đội…….

            
- Chi đội…..

V. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ : 

- Chị …………………. - Chủ nhiệm.

- Bạn……………- Chi đội………… – Phó Chủ nhiệm.

- Bạn……………- Chi đội………… – Phó Chủ nhiệm..

VI. QUY ĐỊNH CHUNG :

1/ Đồng phục - Biểu trưng:

a) Đồng phục: - Trang phục theo quy định của nhà trường.
b) Biểu trưng : (Kèm theo mẫu)

2/ Trách nhiệm và quyền lợi của thành viên :


- Tham gia sinh hoạt, hoạt động theo nội quy, quy chế của Câu lạc bộ.


- Đóng góp ý kiến xây dựng chương trình cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.


- Được tập thể Câu lạc bộ giúp đỡ giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.


- Hưởng các lợi ích, chế độ khác từ các nguồn của Câu lạc bộ như nhuận bút, tham quan học hỏi mô hình của các Câu lạc bộ ở trong và ngoài huyện…


3/ Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chủ nhiệm :

- Lên kế hoạch, chương trình sinh hoạt, chương trình phát thanh măng non theo tình hình thực tế.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết 6 tháng, 01 năm để rút kinh nghiệm, báo cáo cụ thể về Ban Chỉ huy Liên đội; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, đúng người, đúng việc.


- Quản lý hội viên theo nội quy, quy chế của Câu lạc bộ.

VII. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG :

- Trích từ kinh phí hoạt động của Liên đội.

- Từ kinh phí hỗ trợ của…………………

VIII. NỘI QUY HOẠT ĐỘNG : (Kèm theo).

IX. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN :


Giao cho ……………… làm bộ phận tham mưu cho Ban Chỉ huy Liên đội về các nội dung có liên quan đến việc thành lập, tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ, cụ thể:


1/ Tham mưu cho Ban Chỉ huy Liên đội về việc thành lập Câu lạc bộ.


2/ Lập kế hoạch, chương trình hoạt động, tiếp nhận hội viên chọn cử nhân sự quản lý và điều hành trực tiếp hoạt động của Câu lạc bộ.

3/ Liên hệ tổ chức tập huấn ban đầu cho hội viên Câu lạc bộ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thành lập Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ trực thuộc Liên đội………….., đề nghị……………………… thực hiện.






            T/M ………………………………….

Nơi nhận :






    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(
ĐƠN XIN THAM GIA CÂU LẠC BỘ……………

TRỰC THUỘC …………………………………………………………..

---0---

- Họ và tên:
Giới tính:


- Sinh ngày
tháng
 năm
Dân tộc:
Tôn giáo:


- Trình độ học vấn:
Chuyên  môn:


- Quê quán:


- Trú quán:


- Họ tên cha:
Nghề nghiệp:


Tuổi
Nơi ở


- Họ tên mẹ:
Nghề nghiệp:


Tuổi
Nơi ở


- Địa chỉ liên lạc:



Điện thoại:
 

- Sở thích:


- Năng khiếu: 


- Lý do tham gia Câu lạc bộ ....................................................................: 

Được tham gia Câu lạc bộ, tôi hứa sẽ chấp hành tốt nội quy do Câu lạc bộ đề ra.

                                           Buôn Ma Thuột, ngày ... tháng... năm ……

                   Người viết ký tên

                 (Tên đơn vị)

   

      (
      BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

……………………………………………..

NỘI QUY HOẠT ĐỘNG


I.  ĐỐI VỚI HỘI VIÊN:

1. Chấp hành nghiêm túc thời gian sinh hoạt thường kỳ (…………..); tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công, nếu vắng phải có giấy xin phép và được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

2. Hàng tuần, đóng góp ít nhất một tin, bài trong chương trình Phát thanh măng non.

3. Có trách nhiệm đóng góp ý kiến cho Ban chủ nhiệm trong việc xây dựng chương trình hoạt động của Câu lạc bộ.

4. Xây dựng mối quan hệ bạn bè lành mạnh, trong sáng, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt cũng như trong cuộc sống.

5. Chấp hành nghiêm túc nội quy sinh hoạt và sự điều hành của Ban chủ nhiệm.


II. ĐỐI VỚI BAN CHỦ NHIỆM:


1. Ban chủ nhiệm đoàn kết thống nhất nội bộ, mỗi thành viên Ban chủ nhiệm phải luôn rèn luyện đạo đức tác phong và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, là tấm gương để mọi thành viên noi theo.



2. Xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, mục đích của Câu lạc bộ, thường xuyên có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

3. Quan tâm đôn đốc nhắc nhở và hướng dẫn nghiệp vụ cho mọi thành viên bằng trách nhiệm, nhiệt tình của bản thân, lắng nghe ý kiến đóng góp của thành viên Câu lạc bộ.

4. Điều hành Câu lạc bộ theo nội quy đã đề ra.


III. ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH:


Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và tất cả thành viên Câu lạc bộ thực hiện nghiêm túc nội quy đã đề ra.

TM. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỘI NHÂN CÁC NGÀY LỄ LỚN

I - CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM CẦN GHI NHỚ :

1 - Ngày 3-2 kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam :


Ngày 3-2 năm 1930 tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Cảng), Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba Đảng cộng sản lúc bấy giờ là Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn thành một Đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó ngày 3-2 hàng năm trở thành ngày lễ trọng thể của Đảng và nhân dân cả nước.


2 -  Ngày 8-3 – Quốc tế phụ nữ :


Dưới chế độ tư bản, đời sống của người phụ nữ vô cùng cực khổ. Ngày 8-3 năm 1899, nữ công nhân ngành dệt, may ở Chicagô và Niuoóc (Mỹ) đã đớng lên đấu tranh. Phong trào lan sang các nước  khác.


Năm 1910, hội nghị Quốc tế Phụ nữ họp ở Cô-pen-ha-gen (thủ đô Đan Mạch) đã lấy ngày 8-3 hàng năm làm ngày quốc tế Phụ nữ. Từ đó ngày 8 tháng 3 hàng năm trở thành ngày hội đấu tranh chung của chị em phụ nữ lao động trên toàn thế giới vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng nam nữ.


3 -  Ngày 26 tháng 3 – Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh :


Hơn một năm sau ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đảng ra nghị quyết thành lập Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). Từ đó ngày 26 tháng 3 hàng năm trở thành ngày lễ thành lập Đoàn của thế hệ trẻ Việt Nam.


4 -  Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh : 15 - 5


Tháng 5 năm 1941, Hội nghị BCH Trung ương lần thứ VIII đã họp và ra nghị quyết quan trọng về vận mệnh nước nhà. Hội nghị đã chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh bao gồm nhiều tổ chức yêu nước.


Ngày 15 tháng 5 năm 1941 theo chỉ thị của Đảng, tổ chức Đội TNTP và Hội nhi đồng cứu vong đã được thành lập tại vùng Pắc Pó (Cao Bằng) do Đoàn thanh niên cứu quốc trực tiếp phụ trách. Từ đó, ngày 15-5-1941 được lấy làm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.


5 - Ngày sinh nhật Bác : 19 -5


Bác Hồ  của chúng ta từ nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung sinh ngày 19-5-1890 tại làng Kim Liên (tức Làng Sen) xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, tỉnh Nghệ An (nay là Kim Liên nay là Nam Đàn, Nghệ An).


Hàng năm cứ vào ngày 19-5, nhân dân cả nước ta lại long trọng tổ chức kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ – người đã khai sinh ra nước Việt Nam và dìu dắt cách mạng Việt Nam đến toàn thắng. Cũng vào những ngày này, tuổi trẻ Việt Nam, thiếu nhi Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện báo công lên Bác, khắc sâu lời Bác dạy để tu dưỡng, rèn luyện thành những Cháu ngoan Bác Hồ.


6 -  Ngày 2 tháng 9 – Ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.


Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ Tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” trước toàn thể quốc dân đồng bào và trịnh trọng tuyên bố với thế giới : “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và thực sự trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đoàn kết cả tinh thầnvà lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”


Ngày 2 tháng 9 hàng năm trở thành trở thành ngày lễ trọng đại của cả nước, kỷ niệm ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam.


7 - Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 :


Tháng 8 năm 1957, Hội nghị quốc tế  các nhà giáo họp tại Vác-sa-va (Ba Lan) đã thông qua bản hiến chương quyết định lấy ngày 20 tháng 11hàng năm làm ngày hiến chương các nhà giáo.


Ngày 29 tháng 9 năm 1982, Hội Đồng Bộ trưởng nước ta đã ra quyết định số 167/HĐBT lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam. Đó là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân ta với đội ngũ các thầy cô giáo, thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta.


8 - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày Quốc phòng toàn dân 22 -12 :


Ngày 22-12-1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại Châu Nguyên Bình, Cao Bằng, trong một khu rừng nằm giữa Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo. Đội gồm 34 người chia thành 3 tiểu đội, có chi bộ Đảng lãnh đạo, người được TW Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh giao chỉ huy là đồng chí Võ Nguyên Giáp. Quân đội nhân dân Việt Nam đã thành lập nên bao chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng  trong công cuộc giải phóng, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc.


Từ đó ngày 22 tháng 12 hàng năm trở thành ngày lễ kỷ niệm Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân.


II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỘI NHÂN CÁC NGÀY LỄ LỚN:

1 -  Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu :


Tổ chức hoạt động Đội nhân các ngày lễ lớn trong năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cho các em thiếu nhi. Ghi nhớ, nhắc nhở những truyền thống quý báu của cha ông; hun đúc cho các em tình cảm với dân tộc với quê hương của mình. Các đội viên thấy tự hào, phấn khởi, nhiệt tình tham gia các hoạt động trong các ngày hội đó. Đây là dịp tổ chức Đội khẳng định vị trí, vai trò của mình trong xã hội, và cũng nhằm thu hút, lôi cuốn các lực lượng xã hội ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tổ chức quần chúng nhỏ tuổi hoạt động.


2 - Yêu cầu :


Để tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ lớn thành công, người tổ chức phải tuân thủ những yêu cầu sau :


- Phải có kế hoạch ngay từ đầu năm học (xác định rõ nội dung, quá trình tổ chức, kinh phí và các điều kiện khác).


- Chủ động chỉ đạo thực hiện các công việc được đơn vị phân công.

- Phải gắn chặt chẽ với nội dung giáo dục của Đảng, Đoàn, Đội và nhà trường thành một hệ thống nhất.

- Xác định hình thức hoạt động phù hợp với từng nội dung, chủ đề (về nguồn, nhớ Bác, tiến bước dưới cờ Đoàn, vì danh dự Đội, cháu yêu chú bộ đội, là người con hiếu thảo …)

2 - Các hình thức tổ chức hoạt động Đội nhân các ngày lễ lớn :

a. Tổ chức tha​m quan, du lịch, cắm trại, dã ngoại : Đây là một hình thức được các em đội viên ưa thích, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của các em và gia đình.

- Tham quan di tích lịch sử, viện bảo tàng.

- Cắm trại, du lịch, dã ngoại tại danh lam thắng cảnh của địa phương mình.

- Gặp gỡ, trao đổi, tọa đàm với các anh hùng, các chiến sĩ lão thành cách mạng.

- Tổ chức kết nạp Đội, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình neo đơn, có công với nước.

b - Dàn dựng phút sinh hoạt truyền thống, hoạt cảnh truyền thống :

Bằng hình ảnh người thật, việc thật làm tái hiện trên sân khấu truyền thống yêu nước, dựng và giữ nước của các thế hệ cha ông. Đây là một hoạt động rất thu hút và rất gây ấn tượng với các em đội viên. Tuỳ theo thời gian và các điều kiện cho phép mà tiến hành. Thông thường tổ chức phút sinh hoạt truyền thống ngay sau khi lễ chào cờ của buổi khai mạc sẽ có hiệu quả giáo dục cao.

b - Tổ chức hội thi :

Nhằm làm cho mỗi cá nhân hoặc tập thể nhỏ thể hiện tài năng của mình, tự các em khẳng định thành tích, kết quả học tập và rèn luyện sau một thời gian nhất định. Hội thi giúp các em tự tin, mạnh dạn ứng xử linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.

Để hội thi của Đội trong những ngày lễ thành công tốt đẹp cần đảm bảo các yêu cầu sau :

- Gắn cả hình thức lẫn nội dung với ý nghĩa lịch sử của ngày lễ đó.

- Phải xuất phát từ nhu cầu của các em, hướng tới cái thật, cái đẹp, cái tốt.

- Phải xác định nội dung cụ thể, rõ ràng và có điểm giành cho sự sáng tạo.

- Nâng cao kiến thức, khả năng tự rèn luyện và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn.

- Ban giám khảo phải là người nắm chắc, hiểu sâu những nội dung thi của các em.

c - Tổ chức trò chơi :

Hoạt động tập thể trong những ngày lễ lớn nhất thiết phải có các hình thức vui chơi.

- Tổ chức chơi trò chơi gắn với những ngày lịch sử đó.

- Tổ chức các trò chơi tập thể : Thể hiện kỹ năng, óc sáng tạo, sự nhanh nhẹn, tháo vát, tính kiên trì, lòng dũng cảm… ở các  nhóm đội viên khác nhau cũng tạo nên không khí hội hè.

Những tiếng cười giòn tan và niềm vui thắng trận có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các em đội viên.

III - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ Ở CƠ SỞ :

1 -  Mục đích, ý nghĩa :

Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ sau một năm học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đối với các em đội viên và tập thể Đội là việc làm có ý nghĩa tác dụng rất lớn :


- Là cuộc tổng kết, biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân.


- Là nơi trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm tiên tiến, gặp mặt những người tốt việc tốt.


- Là dịp tuyên truyền với trước dư luận xã hội về những hoạt động và phong trào của Đội, tranh thủ giúp đỡ, ủng hộ của họ trước tổ chức Đội.


2 - Thời gian và công việc chuẩn bị cho Đại hội :


- Tiến hành Đại hội cháu ngoan Bác Hồ vào thời gian cuối năm học.


- Đại hội phải được tiến hành từ Chi đội. Thành viên Đại hội phải do các em bình xét và đề nghị đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” .


- Hình thức tổ chức Đại hội phải nghiêm trang, vui vẻ, thật sự là ngày hội báo công “người tốt, việc tốt” dâng lên Bác Hồ. Các hiện vật, con người phải thật sự điển hình có sức thuyết phục cao với các em thiếu nhi.


3 -  Kết cấu nội dung :


- Phải đảm bảo trình thự hợp lý, logic, thời gian xuyên suốt chủ đề.


- Nội dung phù hợp với đối tượng.

-Thể hiện sự quan tâm của Đảng và cơ quan địa phương.


- Đáp ứng thiết thực nhu cầu, nguyện vọng của các em.


4 -  Diễn biến của Đại hội :


- Ổn định tổ chức sau khi đi viếng nghĩa trang liệt sỹ hoặc tổ chức một hoạt động nhân đạo trước Đại hội.


- Tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.


- Lễ dâng hoa lên Bác (cả Đại hội đứng yên), sau đó phút sinh hoạt truyền thống (hay hoạt cảnh truyền thống) về Bác Hồ.


- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.


- Các lực lượng xã hội đến chào mừng (có các hình thức khác nhau để gây ấn tượng đối với đại biểu).


- Thông qua chương trình Đại hội.


- Báo cáo tổng kết (bằng hình thức như thơ, hoạt cảnh, múa … bằng người thật, việc thật làm nổi bật bản báo cáo).

- Các quyết định tuyên dương khen thưởng (chú ý nghiêm túc, trang trọng dưới các hình thức phù hợp với thiếu nhi).


- Đại biểu phát biểu : chủ yếu là động viên, tuyên dương thể hiện sự quan tâm, ủng hộ các em.


- Đọc thư quyết tâm gửi cấp trên.

- Bế mạc đại hội.

Buôn Triết, ngày 18 tháng 08 năm 2014
                                                                               TPT

                                                                                        Hoàng Vĩnh Lộc.
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